Tổng công ty Lắp máy Việt Nam


    

      Mẫu số B 09 – DN

Công ty cổ phần LILAMA 45.4                                                           ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

                                                                                                                          ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC )

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ngày 31/03/2010
 I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn
: Vốn góp của các cổ đông

2- Lĩnh vực kinh doanh

: Xây dựng
3- Ngành nghề kinh doanh 
: Xây lắp …
4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính 

II-  Kỳ kế toán , đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- Kỳ kế toán năm ( bắt đầu từ ngày 01/01/2010  kết thúc vào ngày 31/12/2010
2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt nam đồng ( VND )

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 

1- Chế độ kế toán áp dụng: Áp dụng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán  

3- Hình thức kế toán áp dụng:
Nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng 

1- Nguyễn tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền .

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán :Theo tỷ giá liên Ngân hàng tại thời điểm nghiệp vụ phát sinh.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyễn tắc ghi nhận hàng tồn kho :


Giá đích danh

- Phương pháp xác định gía trị hàng tồn kho :  
 
Sổ số dư

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho :      

Kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3- Nguyên tắc ghi nhận khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư :

- Nguyễn tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính ) : Thực hiện theo QĐ 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Phương pháp khấu hao đường thẳng

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư :

- Phương phát khấu hao bất động sản đầu tư :


5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các các khoản chi phí đi vay:

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các chi phí khác : 

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả :

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả :

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

        - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu .

       - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản .

        - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá .

        - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối .

11- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu : Khi phát hành hoá đơn tài chính giá trị khối lượng công việc hoàn thành 

- Doanh thu bán hàng ;

        - Doanh thu cung cấp dịch vụ ;


        - Doanh thu hoạt động tài chính ;

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính .

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại .

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái .

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác .

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán 











Đơn vị tính :Đồng

1- Tiền 






Cuối kỳ

Đầu năm


    - Tiền mặt 




            719.799.500
              94.327.000
   
    
    - Tiền gửi ngân hàng



       40.385.211.293                 4.722.277.504




Cộng
                    41.105.010.793                 4.816.604.504  
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :



3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

             Cuối kỳ

Đầu Năm
    - Phải thu khác



          204.300.777

204.300.777
4- Hàng tồn kho




Cuối kỳ 

Đầu năm
    - Nguyên liệu , vật liệu


         7.629.575.663
          7.613.058.279
    - Công cụ, dụng cụ



            153.377.452                    229.189.689
    - Chi phí SX, KD dở dang


       87.560.534.764               96.416.511.502


        
             Cộng:                     95.343.487.879              104.258.759.470
       


5- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
       
Cuối kỳ                   
Đầu Năm
6- Phải thu dài hạn nội bộ

7- Phải thu dài hạn khác 

8- Tăng , giảm tài sản cố định hữu hình :


















Đơn vị tính : Đồng
	Khoản mục
	Đất

Nhà cửa
	Máy móc

 thiết bị
	Phương tiện vận tải
	Thiết bị, dụng cụ Qlý
	Tổng

Cộng

	Nguyên giá TSCĐ 
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	16.908.548.530
	19.472.947.174
	25.966.000.367
	1.380.455.198
	63.727.951.269

	 - Tăng do mua trong kỳ
	524.515.699
	0
	0
	11.357.500
	535.873.199

	 - Giảm 
	0
	0
	0
	0
	0

	Số dư cuối kỳ
	17.433.064.229
	19.472.947.174
	25.966.000.367
	1.391.812.698
	64.263.824.468

	Giá trị hao mòn lũy kế
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	6.752.033.039
	11.058.024.011
	15.163.856.649
	552.346.990
	33.526.260.689

	 - Khấu hao trong kỳ
	187.527.000
	410.735.286
	414.502.000
	69.008.400
	1.081.772.686

	Số dư cuối kỳ
	6.939.560.039
	11.468.759.297
	15.578.358.649
	621.355.390
	34.608.033.375

	Giá trị còn lại của TSCĐ
	
	
	
	
	

	 - Tại ngày đầu năm
	10.156.515.491
	8.414.923.163
	10.802.143.718
	828.108.208
	30.201.690.580

	 - Tại ngày cuối kỳ
	10.493.504.190
	8.004.187.877
	10.378.641.718
	770.457.308
	29.655.791.093


 * Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp,cầm cố các khoản vay : 8.277.065.932 đồng

    * Nguyễn giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụngï

9- Tăng , giảm tài sản cố định thuê tài chính.

10- Tăng , giảm tài sản cố định vô hình

	Khoản mục
	Quyền sử dụng đất
	Nhãn hiệu hàng hóa
	TSCĐ vô hình khác
	Tổng cộng

	Nguyễn giá TSCĐ vô hình
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	2.981.500.000
	0
	
	2.981.500.000

	- Tăng trong kỳ
	0
	0
	
	0

	Số dư cuối kỳ
	2.981.500.000
	0
	
	2.981.500.000

	Giá trị hao mòn lũy kế
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	
	0
	
	0

	- Khấu hao trong kỳ
	
	0
	
	0

	Số dư cuối kỳ
	
	0
	
	0

	Giá trị còn lại của TSCĐVH
	
	
	
	

	 - Tại ngày đầu kỳ
	2.981.500.000
	0
	
	2.981.500.000

	 - Tại ngày cuối kỳ
	2.981.500.000
	0
	
	2.981.500.000


  - Thuyết minh số liệu và giải trình 

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :



 Cuối kỳ

Đầu năm

      - Tổng số chi phí XDCB dở dang     

       
            925.740.504  
            925.740.504


Trong đó : Những công trình lớn :

              + Công trình sửa chữa sân bãi, nhà xưởng
 
            925.740.504    

925.740.504

12- Tăng , giảm bất động sản đầu tư :

13- Đầu tư dài hạn khác :






14- Chi phí trả trước dài hạn




Cuối kỳ 

Đầu năm
       - Chi phí công cụ dụng cụ



          998.849.303
           995.799.303

 - Sửa chữa lớn TSCĐ



            90.400.000
             90.400.000



 - Giá trị thương hiệu LILAMA


          840.000.000
           840.000.000
       - Chi phí thuê đất NMCK



           383.199.500                    425.799.500









Cộng
         2.312.448.803                 2.309.398.803



15- Vay và nợ ngắn hạn




Cuối kỳ

Đầu năm

      - Vay ngắn hạn



                    79.825.084.345               74.428.994.473
      - Nợ dài hạn đến hạn trả



         1.539.792.589                 2.054.792.589






Cộng           81.364.876.934               76.483.790.062
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 


Cuối kỳ

Đầu năm

      - Thuế thu nhập doanh nghiệp


           694.777.246                   775.590.564
    
      - Thuế thu nhập cá nhân


                          16.097.000                     10.525.000

      - Tiền thuê đất, thuế nhà đất



94.501.776                     94.501.776                            

      - Các loại thuế khác



           152.121.167                   152.121.167





 

Cộng 
           957.497.189                 1.032.738.507
17- Chi phí phải trả





Cuối kỳ

Đầu năm

18- Các khoản phải trả , phải nộp khác



Cuối kỳ 

Đầu năm

     - Kinh phí công đoàn



           129.947.000                   218.308.000
     - Bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế


        1.612.009.692                1.500.391.658

     - Bảo hiểm thất nghệp                                                              57.743.370                                      0
     - Các khoản phải trả , phải nộp khác

     
        5.638.835.323                3.484.540.143






Cộng
        7.438.635.385                5.203.239.801
19- Phải trả dài hạn nội bộ






20- Vay và nợ dài hạn





Cuối kỳ

Đầu năm

     a- Vay dài hạn




           357.350.000                    357.350.000
        - Vay ngân hàng 




           357.350.000
            357.350.000   

    b- Nợ dài hạn 






    0

                0







Cộng:
           357.350.000                    357.350.000
     c- Các khoản thuê tài chính
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22- Vốn chủ sở hữu 

  a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	Thặng dư vốn cổ phần
	Quỹ đầu tư phát triển
	Qũy dự phòng tài chính
	Quỹ dự phòng tăng VĐL
	Lợi nhuận chưa phân phối

	Số dư đầu năm trước
	40.000.000.000
	3.520.000.000
	1.555.410.649
	292.551.385
	
	2.335.921.621

	 - Phân phối LN năm 2008
	
	
	
	
	
	2.335.921.621

	 - Tăng vốn trong năm trước
	
	
	1.774.058.054
	228.093.178
	
	0

	 - Lãi trong năm trước 
	
	
	
	
	
	9.353.878.984

	 - Giảm vốn trong năm trước 
	
	
	
	
	
	

	 - Giảm khác 
	
	
	
	
	
	806.795

	 - Chia cổ tức
	
	
	
	
	
	2.400.000.000

	 Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay
	40.000.000.000
	3.520.000.000
	3.329.468.703
	520.644.563
	
	6.953.072.189

	 - Phân phối lợi nhuận 2009
	
	
	
	
	
	5.838.268.047

	 - Tăng vốn trong kỳ
	0
	0
	1.870.614.438
	0
	467.653.609
	

	 - Lãi trong kỳ này
	
	
	
	
	
	1.935.156.286

	 - Giảm vốn kỳ này
	
	
	
	
	
	

	 - Giảm khác
	
	
	
	
	
	

	Số dư cuối kỳ này
	40.000.000.000
	3.520.000.000
	5.200.083.141
	520.644.563
	467.653.609
	3.049.960.428


b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:


Cuối kỳ

Đầu năm

         - Vốn góp của Nhà nước 


           
     20.673.460.000                    20.673.460.000       


         - Vốn góp của các đối tượng khác


     19.326.540.000                    19.326.540.000               






Cộng
     40.000.000.000                   40.000.000.000



c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và

Kỳ này   

Năm trước

Phân phối cổ tức , chia lợi nhuận.  

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm



       40.000.000.000                 40.000.000.000

+ Vốn góp cuối kỳ



       40.000.000.000                 40.000.000.000
          - Cổ tức , lợi nhuận đã chia


                              0                   4.000.000.000



   d-  Cổ tức 

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:


- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

 đ-   Cổ phiếu 





                Cuối kỳ                
Đầu năm

        - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
       
       
4.000.000 CP              
4.000.000 CP    
        

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
        

4.000.000 CP    

4.000.000 CP       
      


+ Cổ phiếu phổ thông 



 
 4.000.000 CP    
4.000.000 CP       

+ Cổ phiếu ưu đãi 



 

        - Số lượng cổ phiếu được mua lại






      

+ Cổ phiếu phổ thông 


+ Cổ phiếu ưu đãi 

        - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành :


4.000.000 CP                
4.000.000CP

+ Cổ phiếu phổ thông 


                         
4.000.000 CP                
4.000.000CP

+ Cổ phiếu ưu đãi 




        * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :


10.000đ / Cổ phần

d- Các qũy của doanh nghiệp:

        - Qũy đầu tư phát triển




5.200.083.141





        - Qũy dự phòng tài chính : 


  
                520.644.563
        - Quỹ dự phòng tăng VĐL




   467.653.609
       * Mục đích trích lập và sử dụng các qũy của doanh nghiệp : Trích lập các qũy của doanh nghiệp để đầu tư bổ sung cho SXKD và dự phòng những rủi ro về tài chính.

    g- Thu nhập và chi phí , lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể . 

23- Nguồn kinh phí

24- Tài sản thuê ngoài

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong

       Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh 


( Đơn vị tính : Đồng )








  Kỳ này

Năm trước
 

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)
55.218.306.338

       Trong đó :

     - Doanh thu bán hàng



            55.218.306.338
     - Doanh thu cung cấp dịch vụ



                         

26- Các khoản giám trừ doanh thu
(Mã số 02)

                         

27- D.Thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (Mã số 10)         55.218.306.338
     Trong đó :  + Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa
            55.218.306.338      
 


          + Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ


28- Giá vốn hàng bán ( Mã số 11)


   
 Kỳ này

Năm trước 

      - Giá vốn của hàng hóa đã bán 


            47.447.933.193 
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

                   39.372.762        
     - Lãi tiền gửi 




                   39.372.762          

                                 


30- Chi phí tài chính 





   Kỳ này 

Năm trước
- Lãi tiền vay




              2.100.520.350


31- Chi phí thuế TNDN hiện hành  (Mã số 51)
       

  Kỳ này

Năm trước
     - Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành


  285.217.312                              

32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Mã số 52) 
33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố


Kỳ này


Năm trước
    - Chi phí nguyên liệu , vật liệu


         25.062.785.430



    - Chi phí nhân công 




         10.682.588.554


    - Chi phí khấu hao tài sản cố định

 
           1.081.772.686

  
    - Chi phí dịch vụ mua ngoài 


     

 373.087.057
  
    - Chi phí bằng tiền khác


                        4.941.939.581

  






Cộng:
         42.142.173.308
            
VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày 

        trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ



( Đơn vị tính : Đồng )

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các

      khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

VIII- Những thông tin khác 

1- Những khoản nợ tiềm tàng , khoản cam kết và những thông tin khác 

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kế toán năm :

3- Thông tin về các lên liên quan

        Ngày 20   tháng  04   năm 2010                           NGƯỜI LẬP BIỂU                                KẾ TOÁN TRƯỞNG                                TỔNG GIÁM ĐỐC         



      Phan Thị Thanh Thủy

